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TOM TAT

Th&i gian Iwu bun (TGLB) la mét théng s6 quan trong ddi v&i qua trinh xtr ly photpho (TP)
bang phwong phap sinh hoc. Nghién ctru nay dwoc tién hanh dé xac dinh anh hwéng cta TGLB
(thay ddi tir 5 - 20 ngay) dén hiéu suét xtr ly TP trong hé thdng yém khi - hiéu khi. Két qua cho thay
khi ting TGLB, ty & co chat/sinh khdi giam (tv 0,58 xudng 0,29 mg COD/mg MLVSS/ngay). Ham
lwgng chét ran lo Ieng (MLSS) va phan chat ran bay hoi (MLVSS) déu ting Ién khi ting TGLB. Tuy
nhién, ty 16 MLVSS/MLSS da giam tir 83,9% xudng 76,2%. Ham lwgng TP trong bun ting tir 3,82%
Ién 6,09% khi TGLB ting. Khi ting TGLB (5 dén 10 ngay), hiéu suat xtr ly TP tang tir 77,3% lén
87,8%. Khi TGLB tiép tuc ting (10 dén 20 ngay), hiéu suat xi¢ ly TP giam, tir 87,8% xudng con
81,2%. Hiéu suéat xtr ly tdng nito cang cao khi TGLB cang I&n. TGLB hau nhw khéng anh hwéng dén
qua trinh xt ly cac chét hiru co.

Tir khéa: Bun thai, hé théng yém khi - hiéu khi, thei gian lwu bun, xtr ly photpho.

SUMMARY

Sludge retention time (SRT) is an operational important parameter for biological phosphorus (TP)
removal. This study was carried out to examine the influence of SRT (varied from 5 to 20 days) on TP
removal efficiency in an anaerobic-oxic bioreactor. The obtained results showed that the
food/microorganism ratio was reduced (from 0.58 to 0.29 mg COD/mg MLVSS/d) when SRT was
increased. The mixed liquor suspended solids (MLSS) and mixed-liquor volatile suspended solids
(MLVSS) were both increased when SRT was increased. However, the ratio of MLVSS/MLSS was
reduced from 83.9% down to 76.2%. When SRT was increased the TP content in sludge was increased
from 3.82% to 6.09%. SRT increased from 5 to 10 days resulted in TP removal efficiency increasing
from 77.3% to 87.8%. However, TP removal efficiency was decreased from 87.8% to 81.2%, when SRT
was increased from 10 to 20 days respectively. The more SRT was increased the more total nitrogen
removal was achieved. SRT almost did not affect the process of organic removal.

Key words: Anaerobic, oxic, phosphorus removal, sludge retention time, wasted sludge.

1. DAT VAN DE photpho (TP) tuong déi cao, c6 thé dao dong
Nudc thai d6 thi néi chung va nuéc thai  ti 4 - 20 mg P/L (WEF, 1998). Day chinh la
sinh hoat néi riéng thuong chta téng moOt trong nhiing nguén gép phin gy ra
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hién tugng phud dudng cho cic noi tiép nhan
(Stanley, 2001). Vi thé&, tiéu chuén thai doi
v6i TP ngay cang nghiém ngéat. Vi du, giéi
han TP trong nuéc thai sau xt ly 6 My va
chau Au déu nhé hon 1,0 mg P/L (EPA,
2009, EU, 2008); 6 Han Qudc, gi6i han TP
nho hon 2,0 mg P/L (KMoE, 2007), va hién
cing dang nghién ctu dé ti€p tuc giam
xubng tuong duong nhu tiéu chuin cia My
va chau Au; trong khi d6 & Viét Nam, theo
QCVN 24: 2009 (cot B, danh cho muc dich
tuéi tiéu, chan nudi,...) giéi han d6i véi TP 1a
6,0 mg P/L (BTNMT, 2009).

TP trong nudc thai c6 thé dude xu ly
bing phuong phap két tiia héa hoc, phuong
phap sinh hoc ho#c két hgp gitia hai phuong
phap nay. Trong d6, phuong phap sinh hoc
da chiing t6 duge kha ning xu ly dat hiéu
qua cao va dic biét ¢6 wu viét ndi troi vé chi
phi van hanh (Peng va Zhu, 2006, Uan va
cs., 2009), Qua trinh xt 1y TP bing phuong
phap sinh hoc thuong dudc thuc hién bang
hé théng bé yém khi-hiéu khi nham tao diéu
kién thich hgp cho su phat trién caa cac vi
khuén c6 kha nang hap thu TP cao (goi tat vi
khuén-P, vi du ching vi khudn Acinetobacter)
(Tchobanoglous va cs., 2003).

Trong hé théng yém khi - hiéu khi, qua
trinh xt 1y photpho dua vao co ché phan giai
poly-photphat thanh octo-photphat trong bé
yém khi va tiép theo 14 qua trinh hap thu
octo-photphat vao sinh khéi trong bé hiéu
khi (Zheng va cs., 2009). Cuéi cung, photpho
sé dudc dua ra khdi hé théng cung véi bun
thai. Tai lugng bun thai hang ngay cé lién
quan truc ti€p dén thsi gian luu bun (viét tat
TGLB) trong hé thong. TGLB dudc x4c dinh
theo phuong trinh sau (Tchobanoglous va
cs., 2003):

V xMLSS
Q, xMLSS,

Trong d6: TGLB (ngay) - thoi gian luu
bun; V (L) - thé tich caa hé théng xu ly;
MLSS (mg/L) - ham luong chét rin 16 ling
trong hé thong xi ly; Qb (L/ngay) - luu lugng

TGLB = (ngay)
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bun thai ra hang ngay; MLSSb (mg/L) - ham
lugng chét ran 1o ling trong luu lugng bun
thai. Cac dai luong: [V x MLSS] (mg) 1a téng
ham lugng bun c6 trong hé théng va [Qb x
MLSSb] (mg/ngay) 1a tai lugng bun thai
hang ngay.

T phuong trinh trén, c¢6 thé thay TGLB
ty 1é nghich véi tai lugng bun thai: tai lugng
bun thai cang 16n thi TGLB cang nhd va
ngudc lai. Do d6, vAn dé nghién ctiu dude dit
ra 1a TGLB c6 lién quan dén hiéu suat xu ly
TP nhu thé& nao? Hé thong xt ly TP bing
phuong phép sinh hoc nén duge van hanh &
diéu kién TGLB 16n hay nhé? Khéng nhiing
thé, khi TGLB thay d6i, n6 sé anh hudng
nhu thé nao dén cac théng s6 khac cua hé
thong, chdng han ty 16 co chat/sinh khoi,
ham lugng chat rin lo ling, ham lugng TP
trong bun?

Nham giai quyét cac vAn dé néu trén,
mot thi nghiém nghién ctiu xt Iy TP trong
nude thai téng hop bing phuong phap sinh
hoc yém khi - hidu khi da dugdc thiét ké
nham xac dinh anh huéng cia TGLB dén: (i)
ty 1é co chét/sinh khéi va ham lugng chat ran
lo ling; (i) ham lugng TP trong bun va tai
lugng bun thai; va (iii) hiéu suit xi ly P.
Ngoai ra, anh hudng ctia TGLB dén hiéu
sudt xt ly cac chét hiiu co (COD) va tong
nite (TN) cling dugc thao luan.

2. PHUONG PHAP THUC HIEN

2.1. M6 ta hé thong thiét bi dung trong

nghién ctiu

Nghién c@tu dugc tién hanh trong hé
thong thiét bi gém c6 bé yém khi (thé tich
lam viéc: V = 1,5 L, kich thuée: Dx R x C =
100 x 100 x 150 mm), bé hiéu khi (V = 4,8 L,
D xR x C =240 x 100 x 200 mm) va bé ling
(V=25L Dx H=160 x 125 mm). So do
nguyén ly ctia hé théng dugc mo ta é hinh 1.

Nuée thai téng hgp dung cho nghién ciiu
nay c6 thanh phan co ban dude tém tat trong
bang 1. Thi nghiém dudc tién hanh & diéu
kién nhiét d6 phong.
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Hinh 1. So d6 nguyén 1y hé théng yém khi - hiéu khi ding cho nghién cttu

Bang 1. Thanh phan co ban ctia nuéc thai dung trong nghién ciu

Thanh phan Gia tri, mg/L Ghi chu
CeH1206 400 COD =420+ 5 mg/L
NH,CI 155 TN =40 £+ 1 mg/L.
KH,PO, 28,5 TP=6,5+0,1 mg/L
NaHCO; 220 o N o

Nhiét d6 nwéce thai 20 £ 2°C

MnCl,.4H,0 0,19
MgS0O,.7H,0 5,60
FeCl;.6H,0 0,88
CaCl,.2H,0 1,30

Bang 2. Cac diéu kién van hanh hé théng

Theoi gian lwu bun (ngay)

Thai gian van hanh hé théng (ngay)

5
10
15
20

20
20
30
40

Nuéc thai duge cdp vao hé thong bing
bom dinh lugng (luu lugng Q = 0,9 L/h).
Thoi gian luu thay luc trong cac bé yém khi,
hiéu khi va bé ling 14n lugt 1a 1,6 h, 5,4 h,
va 3 h. Nong d6 o6xi hoa tan (DO) trong bé
hiéu khi duge duy tri khoang 2,0 mg/L. DO
trong bé yém khi nhé hon 0,1 mg/L. Ham
lugng MLSS ban diu trong hé théng dao
dong ¢ mtc 2000 - 2200 mg/L. Bun trong bé

yém khi dugdc duy tri é trang thai 1o lting nho
bo phan khudy tu (t6c d6 khudy 50
vong/phit). Mét phan bun trong bé ling
dugc tuan hoan trd lai bé y&m khi véi luu
lugng bang 0,45 L/h (0,5Q). Mét phan bun du
dudc thai ra hang ngay dé kiém soat TGLB.
Hé thoéng dugdc van hanh & bén diéu kién
TGLB khic nhau véi téng thoi gian van
hanh 12 110 ngay (Bang 2).
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2.2, Cac phuong phap phan tich

Céc phuong phap chuén (trinh bay chi
tiét trong tai lieu APHA (APHA, 2005) dudc
st dung dé phan tich cac théng s§ phuc vu
muc dich nghién ciu, cu thé: Ham lugng
chd't ran 1o ling (MLSS) va phan chit rin lo
ling bay hoi (MLVSS) dudc xac dinh bang
cac phuong phap 2540D va 2540E. Nhu cau
6xi héa héa hoc (COD) duge xac dinh bing
phuong phap héi luu kin (phuong phap
8000). Téng photpho (TP) dude x4c dinh
bing phuong phap 8190. Téng nits (TN)
duge xac dinh bing phuong phap 10071.
Ngoai ra, pH va DO trong hé théng dugc do
dinh ky bang thiét bi pH/DO Meter (Horiba
Model D-55E, Japan).

S6 liéu phan tich d6i véi cac théong so
trong tiing diéu kién TGLB dudc t6ng hop va
xti 1y bang phan mém Microsoft Office Excel
2007. Gia tri biéu dién trén cac do thi trong
cac phan tiép theo 14 gia tri trung binh.

3. KET QUA VA THAO LUAN

3.1. Anh huéng cta TGLB dén ty 1& co
chat/sinh khéi, MLSS va MLVSS
Anh huéng cta TGLB dén ty 16 co

chét/sinh khéi (F/M) duge biéu dibn trén

hinh 2. Ty 1&é F/M dugc xac dinh theo cong

thiic (Tchobanoglous va cs., 2003):

F/M=-2XCOD, (o cOD/mgMIVSS/ngay)

VxMLVSS
Trong d6: Qv (L/ngay) 1a luu lugng nuée
thai dau vao; CODv (mg/L) 1a néng d6 COD
dau vao; V (L) 1a thé tich cta hé théng xt 1y;
MLVSS (mg/L) 14 ham lugng chit rén lo
ltiing bay hoi.

Két qua cho thay khi ting TGLB, ty 1é
F/M da giam dang ké. Khi TGLB tang dan
ti 5, 10, 15, 20 ngay, ty 1&é F/M da suy gidm
dan, lan lugt 1a 0,58, 0,38, 0,32, va 0,29 mg
COD/mg MLVSS/ngay.

Nguyén nhén cta su suy giam nay chinh
la ham lugng MLSS va ham lugng MLVSS
trong hé théng déu ting lén khi ting TGLB.
Vi du, ham lugng MLSS (6 diéu kién TGLB 5
ngay) 1la 2200 mg/L di ting 1én dén 4750
mg/L (6 TGLB 20 ngay). Dac biét, khi TGLB
tang tit 5 dén 10 ngay, d6 doc thay d6i cla
MLSS va MLVSS déu 16n hon so véi do doc
clia cic thong s6 nay trong giai doan TGLB
tt 10 dén 20 ngay. Diéu d6 cho thay, toc do
sinh trudng cta vi khudn trong giai doan
TGLB 5-10 ngay 16n hon so véi giai doan 10-
20 ngay. Ngoai ra, mot hién tugng dang chu
y 1a khi TGLB tang tu 5 dén 20 ngay, ty 1é
MLVSS/MLSS da gidm dan ti 83,9% xudng
con 76,2%. Ty 1é MLVSS/MLSS giam chiing
t rang qua trinh phan huy bun da tang 1én
khi tang TGLB.

o
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Hinh 2. Anh hudng ctia thoi gian lvu bun dén ty 1€ F/M va ham lugng MLSS, MLVSS
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Hinh 3. Anh huéng ctia théi gian luu bin dén tai lugng bun thai,
ham lugng TP trong bun va tai lugng TP thai theo bun

3.2. Anh huéng ciia TGLB dén ham luong
TP trong bun va tai lugng bun thai
Hinh 3 biéu dién anh hudng ctia TGLB

dén ham lugng TP trong bun va tai lugng

bun thai. Ham lugng TP trong bun tai TGLB

5, 10, 15 va 20 ngay xac dinh 1an lugt la

3,82%, 4,86%, 5,61% va 6,09%.

Khi TGLB téng, ham lugng TP trong
bun ciing tdng 1én, cho du ty 1é
MLVSS/MLSS giam. Diéu nay dudc giai
thich 14 trong quan thé vi khuédn trong hé
théng yém khi - hi€u khi, nhém vi khuén-P
c6 toc dd phan hiy thap hon so véi cac nhém
vi khuéin thong thuong. Cho nén khi ting
TGLB dén mot giéi han nhat dinh, s6 lugng
vi khudn-P sé chiém da s6 nén ham lugng TP
trong bun tiang lén (Liu va cs., 1996). Ngugc
lai, khi TGLB tiang tu 5 dén 20 ngay tai
lugng thai bun giam di dang ké, tit 2600 mg
SS/ngay xuéng con 1400 mg SS/mgay. Két
qua udc tinh sy bién thién tai lugng TP thai
ra theo bin ciing dugc biéu dién trén hinh 3.
Bing phuong phéap gin dung, ta c6 thé udc
tinh dugc tai lugng TP thai 16n nhat khodng
108 mg/ngay, v6i TGLB trong khoang 10 - 12
ngay. Do vay, dé dat dugdc hiéu qua xt 1y TP
cao, hé thong nén dudc van hanh véi TGLB
la 11 ngay.

3.3. Anh huéng ctia TGLB dén hiéu suat
xu ly TP
Su bién thién hiéu sudt xt ly TP theo
thoi gian luu bun dugde biéu dién trén hinh 4.
Hiéu suit xt ly TP dudgce uéc tinh theo cong
thtc:

TP, ~ TP,
nTP = T—PVXIOO (%>

Trong d6: TPv (mg/L) va TPr (mg/L) lan
lugt 1a nong d6 TP trude (dau vao) va sau xu
ly. Nong @6 TP trong dong vao dugdc duy tri
6n dinh & 6,5 mg/L trong sudt thoi gian thi
nghiém.

Két qua cho thdy hiéu suiat xi ly TP
thay ddi theo hai giai doan rd rét: khi TGLB
tdng ti 5 dén 10 ngay, hiéu suit xi ly TP
cling tang theo, tu 77,3% lén dén 87,8%,
tuong ting v6i TP trung binh trong dong thai
ra l1a 1,48 mg/L va 0,79 mg/L. Két qud nay
dugc giai thich nhu sau: khi TGLB ting cac
vi khu&n-P chi€m uu thé, loai vi khudn nay
c6 téc dd phan huy thap, nhung lai c6 kha
nang hap thu TP 16n hon nhiéu so véi cac
nhém vi khuén thong thudng, nén da lam
cho hiéu suat xi ly P tiang 1én (Lee va cs.,
2001).
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Hinh 4. Anh hudng ctia thdoi gian lvu bun dén hiéu suit xi ly photpho

Khi TGLB tiép tuc ting tit 10 dén 20
ngay, hiéu suat xt Iy TP lai c6 xu thé suy
giam, ti 87,8% xudng con 81,2%, tuong Gng
v6i TP trong dong thai ra la 1,23 mg/L.
Diéu nay c6 thé duge giai thich 1a do ty 1&
F/M trong giai doan TGLB 10 - 20 ngay
thap hon nhiéu so véi ty 1& F/M trong giai
doan 5 - 10 ngay (Hinh 2). Do F/M thap,
nén da lam giam hoat héa cta vi khuén-P
va két qua 1a hiéu suat xt ly TP da bi suy
giam (Seviour va cs., 2003). Bén canh do,
lugng bun thai ra gidm nhanh trong giai
doan TGLB 10 - 20 ngay, nén diy cting la
mot nguyén nhin 1am cho hiéu suit xu ly
TP ciing giam theo.

Két qua thu dugec vé anh hudéng cua
TGLB dén hiéu suat xti Iy TP phu hop véi xu
huéng va méi quan hé gitia TGLB va tai
lugng TP thai ra khoéi hé théng theo bun
thai, nhu da thao luan 6 muc 3.2 (Hinh 3).

3.4. Anh huéng ctia TGLB dén hiéu suat
xtt 1y TN
Hinh 5 biéu dién anh hudng cia TGLB

dén hiéu suat xi ly TN. Hiéu suat xt ly TN
dugc udce tinh theo cong thic:
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:—TNv;ITNr X100 (%)

TN
v

Trong d6: TNv (mg/L) va TNr (mg/L)
lan lugt 12 néng d6 TN dau vao va dau ra
sau xu 1y.

Néng d6 dau vao cia TN duge duy tri 6n
dinh khoang 40 mg/L. K&t qua quan sat tu
hinh 5 cho thdy, TGLB cang 16n thi hiéu
suat xti Iy TN cang cao. Trong giai doan
TGLB 5 ngay, hiéu suit xti Iy TN trung binh
chi dat 47,1% (TN trong dong thai ra 21,2
mg/L). Nhung trong cac giai doan tiép theo,
khi TGLB dugc tang dan dén 20 ngay, hiéu
suat xt ly TN ciing ting déng bién va dat
dén 70,6%, tuong ting véi TN trong dong thai
ra giadm xudng chi con 11,8 mg/L.

Theo két qua biéu dién trén hinh 2 (muc
3.1), ham lugng MLSS, MLVSS trong hé
thong cang cao khi TGLB cang 16n. MLSS
cao s& lam téng hiéu qua qua trinh nitrat
héa trong bé hiéu khi (WEF, 1998). Khi
lugng nitrat dudgc tudn hoan vao bé yém khi,
6 d6 phan 16n nitrat sé bi kht thanh khi
nito, lam ting hiéu suat xi 1y TN.
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Hinh 5. Anh huéng ctia théi gian luwu ban dén hiéu suat xu ly nito
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Hinh 6. Anh huéng ctia thdi gian luvu bun dén hiéu suat xi ly COD

3.5. Anh huéng ctia TGLB dén hiéu suat
xu ly COD
Anh huéng ctia thdi gian luu bun dén
hiéu sudt xt ly COD duge biu dién trén
hinh 6. Hiéu suit xt ly COD dugc uéc tinh
theo cong thic:

COD, —COD,

0
Ncop = COD %100 (%)

Trong d6: CODv (mg/L) va CODr (mg/L)
1an lugt 14 ndéng do COD trudc (ddu vao) va
sau xu ly.

Néng d6 COD dau vao trong toan bd thoi
gian van hanh duge duy tri 6n dinh 6 420
mg/L. Hinh 6 cho thay, mic du hé théng
dude van hanh & cac diéu kién TGLB khac
nhau, nhung qué trinh xt Iy COD 6n dinh va
dat hiéu sudt xti Iy cao, trung binh trén 96%,
tuong tng v6i COD trong dong sau xu ly
khoang 17 mg/L. Trong hé théng yém khi -
hiéu khi, m6t phan COD dudc cac vi khuén -
P hap thu va tich liily & dang poly-B-
hydroxyalkanoate (PHA) dé st dung trong
qué trinh phéan giai poli-photphat trong bé
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yém khi, phan con lai sé tiép tuc dudc dua
sang bé hidu khi va & d6 dién ra qua trinh
oxi héa sinh hoc cac hgp chat hitu co (Dircks
va cs., 2001). Nhu vay, tu két qua thu dudc
cho thay ring TGLB hiu nhu khéng anh
hudng dén qui trinh xt 1y cic chit hitu co.
Xét vé khia canh nay, cong nghé yém khi-
hiéu khi 1a mot giai phéap c6 thé lua chon dé
ap dung cho xt 1y cac hdp chat hiiu co trong
nudc thai dat hiéu qua cao.

4. KET LUAN

Anh hudng cia TGLB dén qua trinh xu
ly TP da dugec xac dinh théng qua viéc van
hanh hé théng bé yém khi-hi€u khi ¢ bon
diéu kién TGLB khac nhau (5, 10, 15 va 20
ngay). Cac két luan chinh gém:

Khi TGLB téng dan ti 5 dén 20 ngay, ty
1é F/M da suy gidm, ti 0,58 xudng 0,29 mg
COD/mg VSS/ngay. Trong khi d6, ham lugng
MLSS va MLVSS déu tang lén khi téng
TGLB. Tuy nhién, ty 16 MLVSS/MLSS da
giam ti 83,9% xudng con 76,2%.

Ham lugng TP trong bun tang tu 3,82%
1én 6,09% khi TGLB tang ti 5 1én 20 ngay.
Tai lugng TP thai 16n nhat udc tinh dudc
bing phuong phap gan ddng 1a khoang 108
mg/ngay, véi TGLB trong khoang 10 - 12
ngay. Pé dat dugdc hiéu qua xt 1y TP cao, hé
thong nén dude van hanh véi TGLB 1a 11
ngay.

Khi TGLB ting tit 5 dén 10 ngay, hiéu
suat xit 1y TP tang tit 77,3% lén 87,8%. Tuy
nhién, khi TGLB tiép tuc ting ti 10 dén 20
ngay, hiéu sudt xi 1y TP lai c6 xu thé suy
gidm, ti 87,8% xuéng con 81,2%.

Hiéu suét xti Iy TN cang cao khi TGLB
cang I16n. Khi TGLB tang ti 5 ngay 1én 20
ngdy, hiéu suit xt Iy TN tang tu 47,1% lén
70,6%.

TGLB hau nhu khéng anh hudng dén
qua trinh xti 1y cac chat hiiu co. Qué trinh xi
Iy COD én dinh va dat hiéu suét xi 1y cao,
trung binh trén 96%.
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Nhu vay, viéc kiém soat TGLB c6 vai trd
rat quan trong déi véi qua trinh xi ly cac
chat dinh dudng néi chung va xt ly TP néi
riéng bang phuong phap sinh hoc. Lua chon
TGLB thich hgp sé gitip qua trinh xi ly dat
hiéu qua cao. Mic du nghién ctiu nay tién
hanh xt 1y nuéc thai téng hop, nhung két
qua thu dudc sé& cung cap nhiing théng tin cé
ich cho qua trinh thiét k& va van hanh hé
thong xt Iy TP trong nuéc thai thuc t& bing
phuong phap sinh hoc.

L&i cam on

Cac tac gia chan thanh cdm on Chuong
trinh BK21 - B Giado duc, Khoa hoc va Cong
nghé Han Quéc va Dai hoc Sungkyunkwan
da tai trg kinh phi cho nghién ctu nay.
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TÓM TẮT

Thời gian lưu bùn (TGLB) là một thông số quan trọng đối với quá trình xử lý photpho (TP) bằng phương pháp sinh học. Nghiên cứu này được tiến hành để xác định ảnh hưởng của TGLB (thay đổi từ 5 - 20 ngày) đến hiệu suất xử lý TP trong hệ thống yếm khí - hiếu khí. Kết quả cho thấy khi tăng TGLB, tỷ lệ cơ chất/sinh khối giảm (từ 0,58 xuống 0,29 mg COD/mg MLVSS/ngày). Hàm lượng chất rắn lơ lửng (MLSS) và phần chất rắn bay hơi (MLVSS) đều tăng lên khi tăng TGLB. Tuy nhiên, tỷ lệ MLVSS/MLSS đã giảm từ 83,9% xuống 76,2%. Hàm lượng TP trong bùn tăng từ 3,82% lên 6,09% khi TGLB tăng. Khi tăng TGLB (5 đến 10 ngày), hiệu suất xử lý TP tăng từ 77,3% lên 87,8%. Khi TGLB tiếp tục tăng (10 đến 20 ngày), hiệu suất xử lý TP giảm, từ 87,8% xuống còn 81,2%. Hiệu suất xử lý tổng nitơ càng cao khi TGLB càng lớn. TGLB hầu như không ảnh hưởng đến quá trình xử lý các chất hữu cơ. 


Từ khóa: Bùn thải, hệ thống yếm khí - hiếu khí, thời gian lưu bùn, xử lý photpho.   


SUMMARY


Sludge retention time (SRT) is an operational important parameter for biological phosphorus (TP) removal. This study was carried out to examine the influence of SRT (varied from 5 to 20 days) on TP removal efficiency in an anaerobic-oxic bioreactor. The obtained results showed that the food/microorganism ratio was reduced (from 0.58 to 0.29 mg COD/mg MLVSS/d) when SRT was increased. The mixed liquor suspended solids (MLSS) and mixed-liquor volatile suspended solids (MLVSS) were both increased when SRT was increased. However, the ratio of MLVSS/MLSS was reduced from 83.9% down to 76.2%. When SRT was increased the TP content in sludge was increased from 3.82% to 6.09%. SRT increased from 5 to 10 days resulted in TP removal efficiency increasing from 77.3% to 87.8%. However, TP removal efficiency was decreased from 87.8% to 81.2%, when SRT was increased from 10 to 20 days respectively. The more SRT was increased the more total nitrogen removal was achieved. SRT almost did not affect the process of organic removal.


Key words: Anaerobic, oxic, phosphorus removal, sludge retention time, wasted sludge.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ


Nước thải đô thị nói chung và nước thải sinh hoạt nói riêng thường chứa tổng photpho (TP) tương đối cao, có thể dao động từ 4 - 20 mg P/L (WEF, 1998). Đây chính là một trong những nguồn góp phần gây ra hiện tượng phú dưỡng cho các nơi tiếp nhận (Stanley, 2001). Vì thế, tiêu chuẩn thải đối với TP ngày càng nghiêm ngặt. Ví dụ, giới hạn TP trong nước thải sau xử lý ở Mỹ và châu Âu đều nhỏ hơn 1,0 mg P/L (EPA, 2009, EU, 2008); ở Hàn Quốc, giới hạn TP nhỏ hơn 2,0 mg P/L (KMoE, 2007), và hiện cũng đang nghiên cứu để tiếp tục giảm xuống tương đương như tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu; trong khi đó ở Việt Nam, theo QCVN 24: 2009 (cột B, dành cho mục đích tưới tiêu, chăn nuôi,…) giới hạn đối với TP là 6,0 mg P/L (BTNMT, 2009). 


TP trong nước thải có thể được xử lý bằng phương pháp kết tủa hóa học, phương pháp sinh học hoặc kết hợp giữa hai phương pháp này. Trong đó, phương pháp sinh học đã chứng tỏ được khả năng xử lý đạt hiệu quả cao và đặc biệt có ưu việt nổi trội về chi phí vận hành (Peng và Zhu, 2006, Uan và cs., 2009), Quá trình xử lý TP bằng phương pháp sinh học thường được thực hiện bằng hệ thống bể yếm khí-hiếu khí nhằm tạo điều kiện thích hợp cho sự phát triển của các vi khuẩn có khả năng hấp thụ TP cao (gọi tắt vi khuẩn-P, ví dụ chủng vi khuẩn Acinetobacter) (Tchobanoglous và cs., 2003). 


Trong hệ thống yếm khí - hiếu khí, quá trình xử lý photpho dựa vào cơ chế phân giải poly-photphat thành octo-photphat trong bể yếm khí và tiếp theo là quá trình hấp thụ octo-photphat vào sinh khối trong bể hiếu khí (Zheng và cs., 2009). Cuối cùng, photpho sẽ được đưa ra khỏi hệ thống cùng với bùn thải. Tải lượng bùn thải hàng ngày có liên quan trực tiếp đến thời gian lưu bùn (viết tắt TGLB) trong hệ thống. TGLB được xác định theo phương trình sau (Tchobanoglous và cs., 2003):
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Trong đó: TGLB (ngày) - thời gian lưu bùn; V (L) - thể tích của hệ thống xử lý; MLSS (mg/L) - hàm lượng chất rắn lơ lửng trong hệ thống xử lý; Qb (L/ngày) - lưu lượng bùn thải ra hàng ngày; MLSSb (mg/L) - hàm lượng chất rắn lơ lửng trong lưu lượng bùn thải. Các đại lượng: [V x MLSS] (mg) là tổng hàm lượng bùn có trong hệ thống và [Qb x MLSSb] (mg/ngày) là tải lượng bùn thải hàng ngày.


Từ phương trình trên, có thể thấy TGLB tỷ lệ nghịch với tải lượng bùn thải: tải lượng bùn thải càng lớn thì TGLB càng nhỏ và ngược lại. Do đó, vấn đề nghiên cứu được đặt ra là TGLB có liên quan đến hiệu suất xử lý TP như thế nào? Hệ thống xử lý TP bằng phương pháp sinh học nên được vận hành ở điều kiện TGLB lớn hay nhỏ? Không những thế, khi TGLB thay đổi, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các thông số khác của hệ thống, chẳng hạn tỷ lệ cơ chất/sinh khối, hàm lượng chất rắn lơ lửng, hàm lượng TP trong bùn?


Nhằm giải quyết các vấn đề nêu trên, một  thí nghiệm nghiên cứu xử lý TP trong nước thải tổng hợp bằng phương pháp sinh học yếm khí - hiếu khí đã được thiết kế nhằm xác định ảnh hưởng của TGLB đến: (i) tỷ lệ cơ chất/sinh khối và hàm lượng chất rắn lơ lửng; (ii) hàm lượng TP trong bùn và tải lượng bùn thải; và (iii) hiệu suất xử lý P. Ngoài ra, ảnh hưởng của TGLB đến hiệu suất xử lý các chất hữu cơ (COD) và tổng nitơ (TN) cũng được thảo luận.


2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 


2.1. Mô tả hệ thống thiết bị dùng trong
       nghiên cứu


Nghiên cứu được tiến hành trong hệ thống thiết bị gồm có bể yếm khí (thể tích làm việc: V = 1,5 L, kích thước: D x R x C = 100 x 100 x 150 mm), bể hiếu khí (V = 4,8 L, D x R x C = 240 x 100 x 200 mm) và bể lắng (V = 2,5 L, D x H = 160 x 125 mm). Sơ đồ nguyên lý của hệ thống được mô tả ở hình 1. 


Nước thải tổng hợp dùng cho nghiên cứu này có thành phần cơ bản được tóm tắt trong bảng 1. Thí nghiệm được tiến hành ở điều kiện nhiệt độ phòng.



Hình 1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống yếm khí - hiếu khí dùng cho nghiên cứu 


		Bảng 1. Thành phần cơ bản của nước thải dùng trong nghiên cứu


Thành phần

		Giá trị, mg/L

		Ghi chú



		C6H12O6

		400

		COD = 420 ± 5 mg/L



		NH4Cl

		155

		TN = 40 ± 1 mg/L.



		KH2PO4

		28,5

		TP = 6,5 ± 0,1 mg/L



		NaHCO3

		220

		Nhiệt độ nước thải 20 ± 2oC



		MnCl2.4H2O

		0,19

		



		MgSO4.7H2O

		5,60

		



		FeCl3.6H2O

		0,88

		



		CaCl2.2H2O

		1,30

		





Bảng 2. Các điều kiện vận hành hệ thống 


		Thời gian lưu bùn (ngày) 

		Thời gian vận hành hệ thống (ngày)



		5

		20



		10

		20



		15

		30



		20

		40



		

		





Nước thải được cấp vào hệ thống bằng bơm định lượng (lưu lượng Q = 0,9 L/h). Thời gian lưu thủy lực trong các bể yếm khí, hiếu khí và bể lắng lần lượt là 1,6 h, 5,4 h, và 3 h. Nồng độ ôxi hòa tan (DO) trong bể hiếu khí được duy trì khoảng 2,0 mg/L. DO trong bể yếm khí nhỏ hơn 0,1 mg/L. Hàm lượng MLSS ban đầu trong hệ thống dao động ở mức 2000 - 2200 mg/L. Bùn trong bể yếm khí được duy trì ở trạng thái lơ lửng nhờ bộ phận khuấy từ (tốc độ khuấy 50 vòng/phút). Một phần bùn trong bể lắng được tuần hoàn trở lại bể yếm khí với lưu lượng bằng 0,45 L/h (0,5Q). Một phần bùn dư được thải ra hàng ngày để kiểm soát TGLB. Hệ thống được vận hành ở bốn điều kiện TGLB khác nhau với tổng thời gian vận hành là 110 ngày (Bảng 2).


2.2. Các phương pháp phân tích

Các phương pháp chuẩn (trình bày chi tiết trong tài liệu APHA (APHA, 2005) được sử dụng để phân tích các thông số phục vụ mục đích nghiên cứu, cụ thể: Hàm lượng chất rắn lơ lửng (MLSS) và phần chất rắn lơ lửng bay hơi (MLVSS) được xác định bằng các phương pháp 2540D và 2540E. Nhu cầu ôxi hóa hóa học (COD) được xác định bằng phương pháp hồi lưu kín (phương pháp 8000). Tổng photpho (TP) được xác định bằng phương pháp 8190. Tổng nitơ (TN) được xác định bằng phương pháp 10071. Ngoài ra, pH và DO trong hệ thống được đo định kỳ bằng thiết bị pH/DO Meter (Horiba Model D-55E, Japan).


Số liệu phân tích đối với các thông số trong từng điều kiện TGLB được tổng hợp và xử lý bằng phần mềm Microsoft Office Excel 2007. Giá trị biểu diễn trên các đồ thị trong các phần tiếp theo là giá trị trung bình.


3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. ảnh hưởng của TGLB đến tỷ lệ cơ
       chÊt/sinh khối, MLSS và MLVSS


ảnh hưởng của TGLB đến tỷ lệ cơ chất/sinh khối (F/M) được biểu diễn trên hình 2. Tỷ lệ F/M được xác định theo công thức (Tchobanoglous và cs., 2003):




[image: image2.wmf]vv


QCOD


F/M


VMLVSS


´


=


´


(mgCOD/mgMLVSS/ngµy) 


Trong đó: Qv (L/ngày) là lưu lượng nước thải đầu vào; CODv (mg/L) là nồng độ COD đầu vào; V (L) là thể tích của hệ thống xử lý; MLVSS (mg/L) là hàm lượng chất rắn lơ lửng bay hơi.


Kết quả cho thấy khi tăng TGLB, tỷ lệ F/M đã giảm đáng kể. Khi TGLB tăng dần từ 5, 10, 15, 20 ngày, tỷ lệ F/M đã suy giảm dần, lần lượt là 0,58, 0,38, 0,32, và 0,29 mg COD/mg MLVSS/ngày.


Nguyên nhân của sự suy giảm này chính là hàm lượng MLSS và hàm lượng MLVSS trong hệ thống đều tăng lên khi tăng TGLB. Ví dụ, hàm lượng MLSS (ở điều kiện TGLB 5 ngày) là 2200 mg/L đã tăng lên đến 4750 mg/L (ở TGLB 20 ngày). Đặc biệt, khi TGLB tăng từ 5 đến 10 ngày, độ dốc thay đổi của MLSS và MLVSS đều lớn hơn so với độ dốc của các thông số này trong giai đoạn TGLB từ 10 đến 20 ngày. Điều đó cho thấy, tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn trong giai đoạn TGLB 5-10 ngày lớn hơn so với giai đoạn 10-20 ngày. Ngoài ra, một hiện tượng đáng chú ý là khi TGLB tăng từ 5 đến 20 ngày, tỷ lệ MLVSS/MLSS đã giảm dần từ 83,9% xuống còn 76,2%. Tỷ lệ MLVSS/MLSS giảm chứng tỏ rằng quá trình phân hủy bùn đã tăng lên khi tăng TGLB.
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Hình 2. ảnh hưởng của thời gian lưu bùn đến tỷ lệ F/M và hàm lượng MLSS, MLVSS


[image: image4.png]Tai luong bun thai (mg SS/ngay)

3000

2500 -

N

o

(@]

(@]
1

-

[&)]

o

(@]
1

-

(@]

(@]

(@]
1

500

—@— Tai luong bun thai
—a&— Ham luong TP trong bun

—%— TP thai ra theo bun

7,0

6,0

r 140

- 130

- 120

- 110

Thoi gian Iéju bun toi uu
11 :

10 15
Thoi gian luu bun (ngay)

20

25

1,0

- 100

Ham luong{TP trong bun (%)

- 90

- 80

TP thai ra theo bun (mg P/ngay)






Hình 3. ảnh hưởng của thời gian lưu bùn đến tải lượng bùn thải,
hàm lượng TP trong bùn và tải lượng TP thải theo bùn


3.2. ảnh hưởng của TGLB đến hàm lượng
       TP trong bùn và tải lượng bùn thải 


Hình 3 biểu diễn ảnh hưởng của TGLB đến hàm lượng TP trong bùn và tải lượng bùn thải. Hàm lượng TP trong bùn tại TGLB 5, 10, 15 và 20 ngày xác định lần lượt là 3,82%, 4,86%, 5,61% và 6,09%. 

Khi TGLB tăng, hàm lượng TP trong bùn cũng tăng lên, cho dù tỷ lệ MLVSS/MLSS giảm. Điều này được giải thích là trong quần thể vi khuẩn trong hệ thống yếm khí - hiếu khí, nhóm vi khuẩn-P có tốc độ phân hủy thấp hơn so với các nhóm vi khuẩn thông thường. Cho nên khi tăng TGLB đến một giới hạn nhất định, số lượng vi khuẩn-P sẽ chiếm đa số nên hàm lượng TP trong bùn tăng lên (Liu và cs., 1996). Ngược lại, khi TGLB tăng từ 5 đến 20 ngày tải lượng thải bùn giảm đi đáng kể, từ 2600 mg SS/ngày xuống còn 1400 mg SS/ngày. Kết quả ước tính sự biến thiên tải lượng TP thải ra theo bùn cũng được biểu diễn trên hình 3. Bằng phương pháp gần đúng, ta có thể ước tính được tải lượng TP thải lớn nhất khoảng 108 mg/ngày, với TGLB trong khoảng 10 - 12 ngày. Do vậy, để đạt được hiệu quả xử lý TP cao, hệ thống nên được vận hành với TGLB là 11 ngày.

3.3. ảnh hưởng của TGLB đến hiệu suất
       xử lý TP


Sự biến thiên hiệu suất xử lý TP theo thời gian lưu bùn được biểu diễn trên hình 4. Hiệu suất xử lý TP được ước tính theo công thức: 
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Trong đó: TPv (mg/L) và TPr (mg/L) lần lượt là nồng độ TP trước (đầu vào) và sau xử lý. Nồng độ TP trong dòng vào được duy trì ổn định ở 6,5 mg/L trong suốt thời gian thí nghiệm. 


Kết quả cho thấy hiệu suất xử lý TP thay đổi theo hai giai đoạn rõ rệt: khi TGLB tăng từ 5 đến 10 ngày, hiệu suất xử lý TP cũng tăng theo, từ 77,3% lên đến 87,8%, tương ứng với TP trung bình trong dòng thải ra là 1,48 mg/L và 0,79 mg/L. Kết quả này được giải thích như sau: khi TGLB tăng các vi khuẩn-P chiếm ưu thế, loại vi khuẩn này có tốc độ phân hủy thấp, nhưng lại có khả năng hấp thụ TP lớn hơn nhiều so với các nhóm vi khuẩn thông thường, nên đã làm cho hiệu suất xử lý P tăng lên (Lee và cs., 2001). 
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Hình 4. ảnh hưởng của thời gian lưu bùn đến hiệu suất xử lý photpho


Khi TGLB tiếp tục tăng từ 10 đến 20 ngày, hiệu suất xử lý TP lại có xu thế suy giảm, từ 87,8% xuống còn 81,2%, tương ứng với TP trong dòng thải ra là 1,23 mg/L. Điều này có thể được giải thích là do tỷ lệ F/M trong giai đoạn TGLB 10 - 20 ngày thấp hơn nhiều so với tỷ lệ F/M trong giai đoạn 5 - 10 ngày (Hình 2). Do F/M thấp, nên đã làm giảm hoạt hóa của vi khuẩn-P và kết quả là hiệu suất xử lý TP đã bị suy giảm (Seviour và cs., 2003). Bên cạnh đó, lượng bùn thải ra giảm nhanh trong giai đoạn TGLB 10 - 20 ngày, nên đây cũng là một nguyên nhân làm cho hiệu suất xử lý TP cũng giảm theo.


Kết quả thu được về ảnh hưởng của TGLB đến hiệu suất xử lý TP phù hợp với xu hướng và mối quan hệ giữa TGLB và tải lượng TP thải ra khỏi hệ thống theo bùn thải, như đã thảo luận ở mục 3.2 (Hình 3).

3.4. ảnh hưởng của TGLB đến hiệu suất
       xử lý TN


Hình 5 biểu diễn ảnh hưởng của TGLB đến hiệu suất xử lý TN. Hiệu suất xử lý TN được ước tính theo công thức:
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Trong đó: TNv (mg/L) và TNr (mg/L) lần lượt là nồng độ TN đầu vào và đầu ra sau xử lý. 


Nồng độ đầu vào của TN được duy trì ổn định khoảng 40 mg/L. Kết quả quan sát từ hình 5 cho thấy, TGLB càng lớn thì hiệu suất xử lý TN càng cao. Trong giai đoạn TGLB 5 ngày, hiệu suất xử lý TN trung bình chỉ đạt 47,1% (TN trong dòng thải ra 21,2 mg/L). Nhưng trong các giai đoạn tiếp theo, khi TGLB được tăng dần đến 20 ngày, hiệu suất xử lý TN cũng tăng đồng biến và đạt đến 70,6%, tương ứng với TN trong dòng thải ra giảm xuống chỉ còn 11,8 mg/L.


Theo kết quả biểu diễn trên hình 2 (mục 3.1), hàm lượng MLSS, MLVSS trong hệ thống càng cao khi TGLB càng lớn. MLSS cao sẽ làm tăng hiệu quả quá trình nitrat hóa trong bể hiếu khí (WEF, 1998). Khi lượng nitrat được tuần hoàn vào bể yếm khí, ở đó phần lớn nitrat sẽ bị khử thành khí nitơ, làm tăng hiệu suất xử lý TN.


[image: image8.png](%) NL A nx 1ens nalH

80
70
6
4
30
20

............... I, «

NN

............................ \5
B~
OOOO0O0

7777,
A DINY

.......................... memwwﬁw&mmmmmmmm

10
Thoi gian luu bun (ngay)

30 4o
20
T E—
0

o
<
TN Bw) N






Hình 5. ảnh hưởng của thời gian lưu bùn đến hiệu suất xử lý nitơ 
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Hình 6. ảnh hưởng của thời gian lưu bùn đến hiệu suất xử lý COD


3.5. ảnh hưởng của TGLB đến hiệu suất
       xử lý COD


ảnh hưởng của thời gian lưu bùn đến hiệu suất xử lý COD được biểu diễn trên hình 6. Hiệu suất xử lý COD được ước tính theo công thức:
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Trong đó: CODv (mg/L) và CODr (mg/L) lần lượt là nồng độ COD trước (đầu vào) và sau xử lý.


Nồng độ COD đầu vào trong toàn bộ thời gian vận hành được duy trì ổn định ở 420 mg/L. Hình 6 cho thấy, mặc dù hệ thống được vận hành ở các điều kiện TGLB khác nhau, nhưng quá trình xử lý COD ổn định và đạt hiệu suất xử lý cao, trung bình trên 96%, tương ứng với COD trong dòng sau xử lý khoảng 17 mg/L. Trong hệ thống yếm khí - hiếu khí, một phần COD được các vi khuẩn - P hấp thụ và tích lũy ở dạng poly-(-hydroxyalkanoate (PHA) để sử dụng trong quá trình phân giải poli-photphat trong bể yếm khí, phần còn lại sẽ tiếp tục được đưa sang bể hiếu khí và ở đó diễn ra quá trình oxi hóa sinh học các hợp chất hữu cơ (Dircks và cs., 2001). Như vậy, từ kết quả thu được cho thấy rằng TGLB hầu như không ảnh hưởng đến quá trình xử lý các chất hữu cơ. Xét về khía cạnh này, công nghệ yếm khí-hiếu khí là một giải pháp có thể lựa chọn để áp dụng cho xử lý các hợp chất hữu cơ trong nước thải đạt hiệu quả cao.


4. KẾT LUẬN


ảnh hưởng của TGLB đến quá trình xử lý TP đã được xác định thông qua việc vận hành hệ thống bể yếm khí-hiếu khí ở bốn điều kiện TGLB khác nhau (5, 10, 15 và 20 ngày). Các kết luận chính gồm:


Khi TGLB tăng dần từ 5 đến 20 ngày, tỷ lệ F/M đã suy giảm, từ 0,58 xuống 0,29 mg COD/mg VSS/ngày. Trong khi đó, hàm lượng MLSS và MLVSS đều tăng lên khi tăng TGLB. Tuy nhiên, tỷ lệ MLVSS/MLSS đã giảm từ 83,9% xuống còn 76,2%.


Hàm lượng TP trong bùn tăng từ 3,82% lên 6,09% khi TGLB tăng từ 5 lên 20 ngày. Tải lượng TP thải lớn nhất ước tính được bằng phương pháp gần đúng là khoảng 108 mg/ngày, với TGLB trong khoảng 10 - 12 ngày. Để đạt được hiệu quả xử lý TP cao, hệ thống nên được vận hành với TGLB là 11 ngày. 


Khi TGLB tăng từ 5 đến 10 ngày, hiệu suất xử lý TP tăng từ 77,3% lên 87,8%. Tuy nhiên, khi TGLB tiếp tục tăng từ 10 đến 20 ngày, hiệu suất xử lý TP lại có xu thế suy giảm, từ 87,8% xuống còn 81,2%.


Hiệu suất xử lý TN càng cao khi TGLB càng lớn. Khi TGLB tăng từ 5 ngày lên 20 ngày, hiệu suất xử lý TN tăng từ 47,1% lên 70,6%.


TGLB hầu như không ảnh hưởng đến quá trình xử lý các chất hữu cơ. Quá trình xử lý COD ổn định và đạt hiệu suất xử lý cao, trung bình trên 96%. 


Như vậy, việc kiểm soát TGLB có vai trò rất quan trọng đối với quá trình xử lý các chất dinh dưỡng nói chung và xử lý TP nói riêng bằng phương pháp sinh học. Lựa chọn TGLB thích hợp sẽ giúp quá trình xử lý đạt hiệu quả cao. Mặc dù nghiên cứu này tiến hành xử lý nước thải tổng hợp, nhưng kết quả thu được sẽ cung cấp những thông tin có ích cho quá trình thiết kế và vận hành hệ thống xử lý TP trong nước thải thực tế bằng phương pháp sinh học.
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